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Ứng dụng của NiFe2O4

Kể từ khi công nghệ vật liệu 
nano phát triển, các vật liệu từ dựa 
trên hạt nano ferrite đã thu hút sự 
chú ý rất lớn của các nhà khoa học 
nhờ vào tính chất từ và điện đặc 
trưng [1, 2], cũng như những ứng 
dụng đa dạng của chúng trong 
các vật liệu khác nhau, chẳng hạn 
như trong các thiết bị ghi nhớ dữ 
liệu (hình 1), thiết bị vi sóng [3], 
các bộ nhớ máy tính [4] và trong 
các đầu dò khí [5]. Nickel ferrite 
(NiFe2O4) là một trong những vật 
liệu sắt từ điển hình với cấu trúc 
spinel nghịch, trong đó tính chất 
sắt từ của vật liệu này xuất phát 
từ các moment từ bất song song 
giữa các ion Fe3+ tại các lỗ trống tứ 
diện và các ion Ni2+ tại các lỗ trống 
bát diện trong cấu trúc spinel [6, 
7]. NiFe2O4 thường được sử dụng 
trong các lĩnh vực ghi từ, thu từ 
mật độ cao, làm lạnh từ tính, chất 
lỏng từ tính và chất hấp thu vi 
sóng. Gần đây, tính chất xúc tác 
của NiFe2O4 đối với phản ứng oxy 
hóa chọn lọc carbon monoxide [8] 
cũng như ứng dụng chế tạo xúc 
tác từ tính (Pd phủ trên NiFe2O4) 

cho các phản ứng Suziki và Heck 
[9] đã được báo cáo.

Các phương pháp tổng hợp 
NiFe2O4

Tổng hợp theo con đường pha 
rắn là phương pháp truyền thống 
để tổng hợp NiFe2O4 [10] mặc dù 
những hạn chế của phương pháp 
này đã được ghi nhận khá nhiều, 
chẳng hạn như việc cần nhiệt độ 
cao để có thể thúc đẩy phản ứng 
xảy ra (khoảng 1.2000C), tính 
không đồng nhất của sản phẩm 
cuối, tỷ lệ hợp thức kém và sự hình 

thành các hạt tinh thể kích thước 
lớn. Để khắc phục những vấn đề 
này, nhiều phương pháp tổng hợp 
ướt (tổng hợp trong dung dịch) 
khác nhau, như đồng kết tủa [11], 
sol - gel [12], tiền chất citrate [13], 
hợp kim hóa cơ học [14], thủy nhiệt 
[15] và thủy nhiệt có sóng siêu 
âm hỗ trợ [16] đã liên tục được đề 
nghị. Cụ thể, phương pháp tổng 
hợp ướt sử dụng tiền chất citrate 
được sử dụng lần đầu tiên để điều 
chế nano NiFe2O4 bởi Gajbhiye 
và các cộng sự [13], sau đó tiếp 
tục được sử dụng bởi nhiều nhà 
nghiên cứu khác [17, 18]. Các hạt 
nano NiFe2O4 và các thanh nano 
NiFe2O4 cũng được tổng hợp 
thành công bằng cách xử lý thủy 
nhiệt hỗn hợp dung dịch Ni(DS)2 
(nickel dodecyl sulphate), FeCl3 
và NaOH ở 1200C [19]. Trước đó, 
Rubinger và đồng nghiệp cũng 
đã điều chế thành công bột nano 
NiFe2O4 bằng phương pháp phối 
trộn micelle, sử dụng dầu dừa khô 
ở nhiệt độ từ 400 đến 1.2000C 
[20].

Tuy khắc phục được nhiều 
nhược điểm của phương pháp 

PHƯƠNG PHÁP MỚI TỔNG HỢP
BỘT NANO TỪ TÍNH NiFe2O4
NiFe2O4 là vật liệu sắt từ được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, thường 
được tổng hợp theo con đường phản ứng pha rắn, một phương pháp sử dụng nhiệt độ 
cao và tồn tại nhiều hạn chế. Không ít nghiên cứu trên thế giới đã tiến hành tổng hợp 
NiFe2O4 bằng các phương pháp trong dung dịch như sol - gel, thủy nhiệt. Tuy nhiên, dù 
khắc phục được các nhược điểm của phản ứng pha rắn, các phương pháp này thường 
tốn kém, phức tạp, sử dụng dung môi và thiết bị đắt tiền. Gần đây, các nhà nghiên cứu 
của thuộc Đại học K.K. Birla Goa (Ấn Độ) đã tổng hợp thành công bột nano NiFe2O4 từ 
dung dịch bằng cách sử dụng tiền chất EDTA, vừa kinh tế, vừa đơn giản, hứa hẹn mở 
ra một phương pháp tổng hợp mới đối với nhiều vật liệu từ tính khác nhau.

Hình 1: ổ đĩa quang học, một trong 
những ứng dụng phổ biến của vật liệu từ
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tổng hợp pha rắn truyền thống, 
các phương pháp mới này vẫn 
còn thể hiện nhiều hạn chế đặc 
trưng, như sử dụng các hóa chất 
mạnh (NaOH), sử dụng các dung 
môi hữu cơ tốn kém (thường trong 
các phương pháp sol - gel, đồng 
kết tủa, tổng hợp vi nhũ tương) và 
cũng thường sử dụng hệ thống 
autoclave phức tạp. Vì vậy, nhiều 
nỗ lực nghiên cứu của cộng đồng 
khoa học thế giới đã được triển 
khai trong thời gian gần đây nhằm 
tìm ra một phương pháp đơn giản 
hơn, ít tốn kém hơn để tổng hợp 
bột nano NiFe2O4. 

Tổng hợp NiFe2O4 từ dung dịch 
với tiền chất EDTA

Xuất phát từ nhu cầu đó, năm 
2013, Narendra Nath Ghosh và 
nhóm nghiên cứu của ông [21] đến 
từ Khoa Hóa, Đại học K.K. Birla 
Goa (Ấn Độ) đã tổng hợp thành 
công bột nano đơn tinh thể NiFe2O4 
trong dung môi nước bằng một 
phương pháp đơn giản sử dụng 
tiền chất ethylene diamine tetra 
acetic acid (EDTA). Cụ thể, trong 
phương pháp này, một lượng tỷ lệ 
hợp thức Ni(NO3)2.6H2O (99,9%) 
và Fe(NO3)3.9H2O (99,9%) được 
trộn với nhau và hòa tan trong 
nước theo tỷ lệ mol 1:2. Song 
song với đó, một dung dịch EDTA 
được chuẩn bị bằng cách hòa tan 
EDTA trong nước nóng, đồng thời 
nhỏ vài giọt NH4OH loãng vào 
dung dịch. Sau khi hòa tan hoàn 
toàn EDTA, dung dịch được đun 
sôi để loại bỏ lượng NH3 dư (giá 
trị pH của dung dịch khoảng bằng 
6). Dung dịch này sau đó được 
hòa trộn với dung dịch đựng hai 
muối nitrate ban đầu theo tỷ lệ 1:1 
và được khuấy liên tục trong vòng 
1 giờ ở nhiệt độ thường. Giá trị pH 
sau khi được hòa trộn phải xấp xỉ 
gần bằng 2. Giai đoạn tiếp theo, 
dung dịch hỗn hợp này được làm 
bay hơi từ từ trên một bếp điện ở 

1100C để hình thành một kết tủa 
có màu đen. Kết tủa được lọc, để 
khô, sau đó nhỏ 3-4 giọt NH4NO3 
lên bề mặt kết tủa nhằm mục đích 
thúc đẩy quá trình oxy hóa các 
thành phần carbonate có trên bề 
mặt. Cuối cùng, kết tủa màu đen 
được nung trong lò điện ở 5500C 
trong 4 giờ để thu được bột nano 
MiFe2O4.

Tính chất của NiFe2O4 tổng hợp 
từ dung dịch với tiền chất EDTA

Hình 2 trình bày kết quả phổ 
nhiễu xạ tia X của mẫu kết tủa 
chưa nung và mẫu sản phẩm đã 
nung ở 5500C trong vòng 4 giờ. 
Một điều thú vị được ghi nhận là 
giản đồ nhiễu xạ tia X của cả hai 
mẫu vật liệu từ đều thể hiện các 
peak có vị trí đặc trưng cho một 
pha duy nhất là NiFe2O4 (ICDD 
54-0964). Tuy nhiên, đối với mẫu 
kết tủa không nung, cường độ 
các peak tương đối thấp và tỷ lệ 
cường độ các peak không khớp 
với giá trị phổ tham chiếu, cho 
thấy các tinh thể NiFe2O4 chưa 
phát triển ổn định. Chỉ khi kết tủa 
được nung ở 5500C trong 4 giờ, 
cường độ peak nhiễu xạ tăng rõ 
rệt, đồng thời tỷ lệ cường độ các 
peak khá tương đồng với giá trị 
phổ tham chiếu. Ngoài ra, khi tính 
toán theo phương trình Scherrer 

sử dụng bề rộng peak (311), nhóm 
tác giả nhận thấy kích thước tinh 
thể trung bình cho các mẫu kết 
tủa không nung và nung ở 5500C 
lần lượt là 26,4 nm và 38,4 nm, 
chứng tỏ phương pháp sử dụng 
tiền chất EDTA trong dung dịch 
đã cho phép tổng hợp thành công 
bột nano đơn pha NiFe2O4 ngay 
cả khi ở nhiệt độ thấp (5500C).

Sự phân bố kích thước hạt của 
mẫu kết tủa nung ở 5500C được 
khảo sát bằng kỹ thuật phân tán 
ánh sáng động (dynamic light 
scattering) với máy phân tích kích 
thước hạt (particle size analyser) 
Delsa Nano S. Kết quả trình bày 
trong hình 3 cho thấy có hai vùng 
phân bố kích thước hạt khác 
nhau, trong đó phần lớn hạt có 
kích thước dao động trong vùng 
10,5 ± 6,7 nm, chỉ có một phần 
nhỏ dao động tại 189,8 ± 48,5 
nm. Điều này một lần nữa chứng 
tỏ kích thước nano của các hạt 
NiFe2O4 điều chế được.

Cuối cùng, các tính chất từ 
tính của vật liệu tổng hợp được 
xác định bằng từ kế mẫu rung 
(vibrating sample magnetometer), 
kết quả đường từ trễ được trình 
bày trong hình 4. Các hạt nano từ 
tính NiFe2O4 sau khi nung ở 5500C 
thể hiện đường cong từ trễ với giá 
trị từ độ bão hòa Ms và độ kháng 
từ Hc lần lượt là 30,7 emu/g và 

Hình 2: giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu 
kết tủa không nung (a) và mẫu sản phẩm 

nung (b) ở 5500C trong 4 giờ

Hình 3: phân bố kích thước hạt của mẫu 
NiFe2O4 nung ở 5500C trong 4 giờ
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158,3 Oe. Kết quả từ độ bão hòa 
này cao hơn hẳn so với NiFe2O4 
được điều chế bằng phương pháp 
pha rắn truyền thống (24 emu/g 
[10]) và xấp xỉ với NiFe2O4 điều 
chế bằng phương pháp thủy nhiệt 
(30,4 emu/g [19]).

Như vậy, bằng phương pháp 
tổng hợp đơn giản trong dung 
dịch với tiền chất EDTA, Narendra 
Nath Ghosh và các cộng sự đã 
điều chế thành công bột nano 
đơn pha NiFe2O4 với tính chất sắt 
từ đặc trưng. Phương pháp này 
thể hiện ưu điểm vượt trội so với 
các phương pháp trước đó, khi 
chỉ cần sử dụng nhiệt độ thấp 
(5500C), không sử dụng dung môi 
hữu cơ và hóa chất ăn mòn mạnh 
(NaOH). Ngoài ra, tác chất ban 
đầu đều là các hóa chất rẻ tiền, 
quá trình tổng hợp đơn giản, tiến 
hành ở áp suất khí quyển trong 
dung môi nước, không sử dụng 
autoclave hay khí trơ. Những điều 
này ngay lập tức đã khiến cho 
phương pháp sử dụng tiền chất 
EDTA trở nên hấp dẫn đối với rất 
nhiều nhà nghiên cứu, hứa hẹn sẽ 
tiếp tục được phát triển để có thể 
tổng hợp các vật liệu nano ferrite 
khác với thành phần đa dạng 
như Ni(1-x)ZnxFe2O4, CoFe2O4 và 
BaFe12O19 n

LTK (tổng hợp)
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Hình 4: đường cong từ trễ của mẫu bột 
NiFe2O4 nung ở 5500C trong 4 giờ




